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       Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết =36 tiết




     
                                                                 Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết =34 tiết

	HỌC KỲ I:

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy

 (chủ đề).
	Yêu cầu cần đạt
	Thời lượng
	Hình thức

 tổ chức

 giảng dạy.
	Tích hợp
	Điều chỉnh- Hướng

dẫn thực hiện.

	1


	1-2
	Ôn tập đầu năm 
	1. Kiến thức:
- Học sinh được ôn lại những kiến thức cơ bản của môn hóa học lớp 8. Chuẩn bị cho việc học hóa học 9

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng tính toán bài tập định lượng liên quan đến nồng độ dung dịch.

- Rèn năng lực tổng hợp kiến thức đã học.

- Rèn kỹ năng trình bày, thuyết trình một nội dung theo yêu cầu. 

3. Thái độ:


- Tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Tự giác hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo yêu cầu.
	2
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	3
	Chủ đề : Oxit  (tiết 1)

* Dạy mục:

- Hoạt động A: Xác định vấn đề.

- Hoạt động B: Hình thành kiến thức mới.

+ I. Tính chất hóa học của oxit.
	1. Kiến thức:
- Học sinh xác định được vấn đề cần giải quyết của chủ đề.

-  HS biết được những tính chất hoaù học của oxit

- Oxit  bazơ tác dụng được với nước, dd axit, oxit axit, 

- Oxit axit tác dụng được với nước, dd bazo, oxit bazo.

2. Kỹ năng:
-  Quan sát thí nghiệm rút ra tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazo.

- Viết phương trình minh họa cho mỗi tính chất.

- Phân biệt được một số oxit cụ thể.

- Rèn năng lực tổng hợp kiến thức đã học.

- Rèn kỹ trình bày, thuyết trình một nội dung theo yêu cầu. 

3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức tự giác, tích cực tham gia học tập, xây dựng nội dung bài học.
	3
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Bài 2:
- Mục A. I. Canxi oxit có những tính
chất nào
- Mục B. I. Lưu huỳnh đioxit có
những tính chất nào

=> Tự học có hướng dẫn. (Hướng dẫn ở phần dặn dò của tiết 2)

 - Bài 1,2  tích hợp thành một chủ đề: oxit
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	Chủ đề : Oxit  (tiết 2)

* Dạy mục:

+ II. Phân loại oxit.

+III. Ứng dụng của CaO, SO2.

IV: Điều chế CaO, SO2.
	1. Kiến thức:
- Học sinh biết được oxit chia ra các loại: oxit axit, oxit bazo, oxit trung tinh, oxit lưỡng tính.

- Biết được ứng dụng và cách sản xuất ra canxi oxit và lưu huỳnh dioxit.

2. Kỹ năng:

- Viết phương trình minh họa cho mỗi tính chất.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

- Rèn kỹ trình bày, thuyết trình một nội dung theo yêu cầu.
3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
	

	3


	5
	Chủ đề : Oxit  (tiết 3)

*Dạy mục:

- Hoạt động C: Luyện tập.

+ Lồng ghép mục I.1 bài 5, một số bài tập mục II bài 5. 

- Hoạt động D: Vận dụng.
	1. Kiến thức:
- Củng cố kiến thức đã học của chủ đề.
2. Kỹ năng:
- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp hai chất.

- Rèn năng kỹ năng viết PTHH.

3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức tự giác, tích cực tham gia học tập, xây dựng nội dung bài học.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Chủ đề : Axit (tiết 1)

*Dạy mục:

- Hoạt động A: Xác định vấn đề.

- Hoạt động B: Hình thành kiến thức mới.

+ I. Tính chất hóa học của axit.
	1. Kiến thức: 

- HS biết:

- Vấn đề cần giải quyết của chủ đề

- Tính chất hóa học của axit:  đổi màu quỳ tím, tác dụng kim loại, oxit bazo, bazo và dẫn ra được những PTHH tương ứng

2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất hóa học của axít.    
 - Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...     
3. Thái độ.

- Giáo dục ý thức tự giác, tích cực chủ động học tập tiếp thu kiến thức.
	4
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	7
	Chủ đề : Axit (tiết 2)

*Dạy mục:

- II. Axit mạnh và axit yếu.

- III. Axit sunfuric.

+1. Tính chất vật lý.

+2. Axit sufuric đặc có những tính chất hóa học riêng.


	1. Kiến thức: HS bieát: 


-  Tính chất  của H2SO4 đặc viết đúng PTHH cho mỗi chất .

2. Kỹ năng:
- Viết phương trình hóa học chứng minh tính chất của H2SO4 đặc
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ.

- Gíao
 dục ý thức yêu thích bộ môn, ý thức tập trung, tính cẩn thận khi sử dụng hóa chất nguy hiểm, ý thức bảo vệ cơ thể và mọi người xung quanh trước các hóa chất độc hại.

	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Mục A. Axit clohidric.

Mục B.II.1: Axit sufuric loãng có tính chất của axit: Tự học có hướng dẫn (Hướng dẫn ở phần dặn dò)
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	Chủ đề : Axit (tiết 3)

*Dạy mục:

- IV. Ứng dụng.

- V. Sản xuất axit sufuric.

- VI. Nhận biết axit sunfuric và muối sunfat.
	1. Kiến thức:  HS biết được:

- Phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp. 

2. Kỹ năng:
- Nhận biết dung dịch H2SO4 và muối sunfat.
3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức bộ môn, tự giác, chủ động trong công việc, giáo dục bảo vệ môi trường.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục IV: Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
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	9
	Chủ đề : Axit (tiết 4)

*Dạy mục:

- Hoạt động C: Luyện tập.

+ Lồng ghép mục I.2 bài 5, một số bài tập mục II bài 5. 

- Hoạt động D: Vận dụng.
	1. Kiến thức:  

- HS ôn lại các tính chất hóa học của oxit và axit.

2. Kỹ năng:

- Viết PTHH minh họa tính chất hóa học của oxit và axit.

- Rèn kỹ năng làm các bài tập định tính và định lượng.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức bộ môn, tự giác, chủ động trong công việc.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Bài tập 4* bài 4:

Không yêu cầu học sinh làm.

- Bài 3,4: Tích hợp thành một chủ 

đề.

Bài 5: Tích hợp vào chủ đề oxit 

và axit.

	
	10
	Bài 6: Trải nghiệm: Tính chất hóa học của oxit và axít 
	1. Kiến thức:  

- Mục đích, các bước tiến hành thí nghiệm 

- Oxit tác dụng với nước tạo thành dd bazo hoặc dd axit.

 - Nhận biết dd bazo, dd axit và dd muối sunfat..

2. Kỹ năng:
- Biết cách sử dụng cụ thí nghiệm, hóa chất để tiến hành thành thành công các thí nghiệm trên.

- Biết cách quan sát  mô tả giải thích hiện tượng, và viết phương trình của các thí nghiệm

- Viết tường trình thí nghiệm.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức yêu thích bộ môn, tự giác, chủ động trong công việc, bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

	1
	Thực hiện tại phòng thí nghiệm, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	11
	Bài tập. 
	1. Kiến thức:  

- Củng cố được kiến thức về tính chất hoá học của oxit và axit. Một số oxit và axit quan trọng, cách điều chế và nhận biết chúng.
 2.Kỹ năng:
- Viết PTHH và tính toán định lượng hoá học. 
- Kỹ năng nhận biết chất dựa vào tính chất khác nhau của chúng.

3. Thái độ:

- Rèn kỹ năng làm bài tập, ý thức thật thà tự giác làm việc.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	

	
	12
	Chủ đề : Bazơ (tiết 1)

*Dạy mục:

- Hoạt động A: Xác định vấn đề.

- Hoạt động B: Hình thành kiến thức mới.

+ I. Tính chất hóa học của bazơ.
	1. Kiến thức:  HS Biết:

- Tính chất hoá học chung của bazơ ( tác dụng với axit)

-  Tính chất riêng của kiềm, ( tác dụng với oxit axit và dd muối)

-  Tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân hủy)

2. Kỹ năng:
- Tra bảng tính tan để biết một bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ không tan.

- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan, kiềm.

- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của bazơ.

- Kỹ năng tính toán định lượng theo PTHH.

- Nhận biết môi trường dd bằng chất chỉ thị màu

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe…


	3
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Chủ đề : Bazơ (tiết 2)

*Dạy mục:

- II. Một số bazơ quan trọng.

+1. Tính chất vật lý của NaOH.

+2.  Pha chế dung dịch Ca(OH)2.

III. Ứng dụng của một số bazơ quan trọng.

IV. Sản xuất NaOH.

V. Thang pH.
	1. Kiến thức:  HS Biết:

- Biết được tính chất, ứng dụng của NaOH, Ca(OH)2 Phương pháp sản xuất NaOH, Ca(OH)2 .

- Thang pH và ý nghĩa giá trị của thang pH

2. Kỹ năng:
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất của NaOH, Ca(OH)2 .
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức tự giác tích cực chủ động tham gia hoạt động học.  
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Bài 8:
- Mục A. II. Tính chất hóa học của
NaOH
- Mục B. I. 2 Tính chất hóa học của
Ca(OH)2

=>Hướng dẫn học sinh tự học ở phần dặn dò.

- Phần B.II bài 8 phần hình vẽ 

thang pH: không dạy.
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	Chủ đề : Bazơ (tiết 3)

*Dạy mục:

- Hoạt động C: Luyện tập.

- Hoạt đông D: Vận dụng.
	1. Kiến thức:  HS Biết:

- Củng cố kiến thức của chủ đề.

2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng viết PTHH.

- Tính được khối lượng hoặc thể tích dd NaOH tham gia phản ứng. Nhận biết dung dịch NaOH, Ca(OH)2
3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức tự giác tích cực chủ động tham gia hoạt động học.  
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Bài tập 2 bài 8: Không yêu cầu học sinh làm.

- Bài 7,8: Tích hợp thành một chủ đề.

	8
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	Chủ đề: Muối (tiết 1)

*Dạy mục:

- Hoạt động A: Xác định vấn đề.

- Hoạt động B: Hình thành kiến thức mới.

+ I. Tính chất hóa học của muối.
	1. Kiến thức:  HS Biết:

- Các tính chất hoá học của muối. tác dụng với kim loại, với dd bazo, với dd muối với dd axit và một số muối bị nhiệt phân hủy.

2. Kỹ năng:

- Tiến hành một số thí nghiệm, 
- Quan sát giải thích hiện tượng, rút ra được tính chất của muối.

- Viết được các PTHH  minh hoạ tính chất của muối

- Tính được khối lượng hoặc thể tích dd muối trong phản ứng.

- Nhận biết được một số muối cụ thể.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Gíao dục ý thức tự giác học tập.
	3
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Chủ đề: Muối (tiết 2)

*Dạy mục:

- II. Phản ứng trao đổi trong dung dịch.

- III. Muối natri clorua.
	1. Kiến thức:  HS Biết:
- HS biết được một số tính chất và ứng dụng  của NaCl.

- Khái niệm phản ứng trao đổi và điều kiện để phản ứng trao đổi thực hiện được.

2. Kỹ năng:
- Nhận biết được một số muối cụ thể 

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết PTHH.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ: 

- Gíao dục ý thức tự giác học tập, tìm kiếm kiến thức mới.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Mục II. Muối kali nitrat (Bài 10): Không dạy.
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	Chủ đề: Muối (tiết 3)

Kiểm tra 15 phút

( Tự luận: 100%.)

*Dạy mục:

- Hoạt động C: Luyện tập.

- Hoạt động D: Vận dụng.
	1. Kiến thức:  HS Biết:

- Củng cố các kiến thức trọng tâm của chủ đề.
2. Kỹ năng:

- Viết được các PTHH tính chất của muối

- Tính được khối lượng hoặc thể tích dd muối trong phản ứng.

- Nhận biết được một số muối cụ thể.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Gíao dục ý thức tự giác học tập.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Bài tập 6 bài 9: Không yêu cầu học sinh làm.

- Bài 9,10: Tích hợp thành chủ 

đề muối
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	Kiểm tra giữa kì I.

Thời gian: 45 phút.

(Trắc nghiệm: 40% - Tự luận: 60%) 


	1. Kiến thức:  

- Học sinh kiểm tra được kiến thức về tính chất hoá học của oxit, axit, bazơ và muối. Một số bazơ và muối quan trọng, cách điều chế và nhận biết chúng.
2. Kỹ năng:
- Viết PTHH và tính toán định lượng hoá học. 
- Kỹ năng nhận biết chất dựa vào tính chất khác nhau của chúng.
3. Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận trong công việc.
	1
	- Thực hiện làm việc cá nhân.

- Thực hiện làm bài trên giấy. 
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	Bài 11: Phân bón hóa học 
	1. Kiến thức:  HS Biết:

- HS biết được tên, thành phần hóa học và ứng dụng của một số phân bón hóa học thông dụng 

2. Kỹ năng:
- Nhận biết được một số phân bón thông dụng .

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ: 

- Gíao dục ý thức bảo vệ môi trường sống. 
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
	- Mục I. Những nhu cầu của cây trồng: Không dạy.

	
	20
	Bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.


	1. Kiến thức:  HS Biết:
- Biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit, axit, bazơ, muối.

2. Kỹ năng:
- Lập sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

- Viết được các PTHH biểu diễn sơ đồ chuyển hóa.

- Phân biệt một số hợp chất vô cơ cụ thể 

- Tính thành phần phần trăm  về khối lượng hoặc thể tích của hỗn hợp chất rắn, hỗn hợp chất lỏng, hỗn hợp chất khí.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức tự giác tích cực học tập .
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 13:

Luyện tập chương I


	1. Kiến thức: 
-  HS Biết:
- Hệ thống hóa các kiến thức đã học về các loại hợp chất vô cơ đã học, từ các tính chất đó rút ra mối quan hệ giữa chúng.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng viết PTHH, phân biệt các loại hợp chất , và làm bài tập định lượng.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Gíao dục ý thức tự học.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 14: Trải nghiệm. Tính chất hóa học của bazơ và muối. 

(Lấy kết quả báo cáo trải nghiệm làm bài kiểm tra 15 phút. Làm báo cáo trên giấy.)
	1. Kiến thức:  HS Biết:
- Mục đích tiến hành được các bước thực hành, kỹ năng thực hiện các thí nghiệm.

- Bazo tác dụng với axit và dung dịch muối.

- Dung dịch muối tác dụng với kim loại, dung dịch muối khác và với axit.

2. Kỹ năng:

- Biết cách sử dụng cụ thí nghiệm, hóa chất để tiến hành thành công các thí nghiệm trên.

- Biết cách quan sát  mô tả giải thích hiện tượng, và viết phương trình của các thí nghiệm

- Viết tường trình thí nghiệm.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học.

3. Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận trong công việc.

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học.
	1
	Thực hiện tại phòng thực hành, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài:  Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hóa học của kim loại (tiết 1)

*Dạy mục:

- I. Tính chất vật lý của kim loại.

- II. Tính chất hóa học của kim loại.

+ 1. Phản ứng của kim loại với phi kim. 
	1. Kiến thức:  

- HS biết được một số tính chất vật lý của kim loại như tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt…

- Nắm được một số ứng dụng của kim loại dựa vào tính chất vật lý của chúng.

- HS biết được tính chất hóa học của kim loại nói chung; tác dụng của kim loại của phi kim.

2 Kỹ năng:
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm và rút ra một số kết luận về tính chất vật lý, tính chất hóa học của kim loại.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Gíao dục ý thức yêu thích môn học
	3
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Bài 15,16,17: Tích hợp thành một bài: Tính chất của kim loại -
Dãy hoạt động hoá học của kim loại

- Thí nghiệm tính dẫn điện, tính dẫn
nhiệt của kim loại (Bài 15): Không dạy.
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	Bài:  Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại (tiết 2)

*Dạy mục:

+ 2. Phản ứng của kim loại với dung dịch axit.

+ 3. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối.

- III. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào?

+1. Thí nghiệm 1.

+2. Thí nghiệm 2.
	1. Kiến thức:  

- HS biết được tính chất hóa học của kim loại nói chung; tác dụng của kim loại với dd axit, với dd muối

2. Kỹ năng:

- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hóa học của kim loại.

- Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại. 

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Tích cực tham gia hoạt động học tập 
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Bài tập 7 bài 16: Không yêu cầu 
học sinh làm.
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	Bài:  Tính chất của kim loại- Dãy hoạt động hóa học của kim loại (tiết 3)

*Dạy mục:

+3. Thí nghiệm 3.

+4. Thí nghiệm 4.

- IV. Dãy hoạt động hóa học của kim loại có ý nghĩa như thế nào?
	1. Kiến thức: HS biết được:

- Dãy hoạt động hoá học của kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.
- Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại.

2. Kỹ năng: 

- Quan sát thí nghiệm cụ thể, rút ra ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại.

- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với dd axit, với nước, và với dd muối.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức yêu thích môn học
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 18: Nhôm
	1. Kiến thức:

- Biết được nhôm có những tính chất hóa học chung của kim loại. 

- Nhôm không phản ứng được với dd H2SO4 đặc, nguội,

-  Nhôm phản ứng được với dd kiềm 

- Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy.

2. Kỹ năng:

- Dự đoán kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của nhôm, Viết các PTHH minh họa.

- Phân biệt được nhôm và sắt bằng phương pháp hóa học

- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp bột nhôm và sắt; tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng hoặc sản xuất được theo hiệu suất phản ứng 

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Gíao dục ý thức yêu thích môn học

- Gíao dục ý thức bảo vệ các đồ dùng bằng nhôm
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục IV: Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
	- Hình 2.14 bài 18: Không dạy 
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	Bài 19: Sắt
	1. Kiến thức: Hs biết được:

- Tính chất hoá học của sắt: sắt có những tính chất chung của kim loại; sắt không phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

2. Kỹ năng: 

 - Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hoá học của sắt. Viết PTHH minh hoạ.

- Phân biệt được nhôm và sắt bằng phương pháp hoá học.

- Tính thành phần phần trăm của hốn hợp nhôm và sắt. Tính khối lượng sắt  tham gia phản ứng hoặc sản xuất theo hiệu suất phản ứng.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ: 

- HS có tính cẩn thận khi sử dụng các dụng cụ thí nghiệm.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép 
	1. Kiến thức: 

- Thành phần và tính chất của gang va thép

- Sơ lược về phương pháp luyện gang và thép.

2. Kỹ năng:  

- Quan sát sơ đồ, hình ảnh để rút ra nhận xét phương pháp sản xuất gang và thép.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ: 

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục II: Ứng

 phó với BĐKH, PCGNTT
	- Các lò sản xuất gang, thép: Không dạy
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	Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.
	1. Kiến thức:

- Khái niệm về sự ăn mòn kim loại. các yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn

- Cách bảo vệ các đồ vật bằng kim loại.

2. Kỹ năng:

- Quan sát một số thí nghiệm và rút ra nhận xét về các yếu tố ảnh huởng đến ăn mòn kim loại

- Nhận biết được hiện tuợng ăn mòn trong thực tế

- Vận dụng kiến thức để bảo vệ kim loại trong gia đình.

3. Thái độ: 

- Gíao dục ý thức tự giác học tập

- Gíao dục ý thức bảo vệ các đồ dùng và dụng cụ sinh hoạt bằng kim loại.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Ứng

 phó với BĐKH, PCGNTT
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	Bài 22: Luyện tập chương II 


	1. Kiến thức:

- HS ôn tập và hệ thống lại các kiến thức cơ bản. So sánh được tính chất của nhôm và sắt so sánh với tính chất hóa học chung của KL

2. Kỹ năng:

- Biết vận dụng ý nghĩa của dãy HĐHH của KL để xét và viết các PTHH vận dụng để làm các bài tập định tính và định lượng.

3. Thái độ:

- Gíao dục ý thức tự giác tích cực học tập.


	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	 - Bài tập 6: Không yêu cầu học sinh làm
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	Bài 23: Trải nghiệm: Tính chất hóa học của nhôm và sắt. 


	1. Kiến thức:

- Mục đích các buớc tiến hành, kỹ thuật thực hiện 3 thí nghiệm như SGK

2. Kỹ năng:

- Sử dụng dụng cụ và hóa chất tiến hành an tòan, thành công các thí nghiệm. 

- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tuợng viết các phản ứng 

- Viết bản tuờng trình.

3. Thái độ:

- Gíao dục tính cẩn thận, bảo vệ môi trường ,bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.
	1
	Thực hiện tại phòng thí nghiệm. làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Bài 24: Ôn tập 

học kỳ: Thực 

hiện ở tiết 35.
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	Bài 25: Tính chất chung của phi kim


	1. Kiến thức:
- Biết dược một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp.

- Biết những tính chất hoá học chung của phi kim: Tác dụng với oxi, với kim loại và với hiđrô. (KTTT)

- So lược về mức độ hoạt động hoá học mạnh yếu của 1 số  phi kim .

2. Kỹ năng:

- Biết quan sát TN, hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất hoá học của phi kim 

- Viết được 1 số  PTHH theo sơ đồ chuyển hoá  của phi kim 

- Tính lượng phi kim và hợp chất của phi kim trong pứ hoá học.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:
- Gíao dục ý tức tự học.
	2
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 26: Clo (tiết 1)

Dạy mục I, mục II
	1. Kiến thức: HS biết được. 
- Tính chất vật lí của clo.

- Clo có 1 số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước, dung dịch bazo, clo là phi kim hoạt động mạnh.

2. Kỹ năng: 

- Biết dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hoá học của clo và viết các phương trình hoá học. 

- Biết quan sát thí nghiệm, nhận xét về tác dụng của clo với nước, với dung dịch kiềm và tính tẩy màu của clo ẩm  (nếu có)

- Nhận biết được khí clo bằng giấy màu ẩm 

- Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở đktc.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:

- Gíao dục ý thức bảo vệ sức khỏe cá nhân trước một số khí có hại.
	2
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục II: Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
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	Bài 26: Clo (tiết 2)

Dạy mục III, IV


	1.  Kiến thức:

- Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

- Một số ứng dụng, thu khí clo trong công nghiệp, trong phòng thí nghiệm.

2. Kỹ năng.
- Biết quan sát thí nghiệm, nhận xét về tác dụng của clo với nước, với dd kiềm và tính tẩy màu của clo ẩm  (nếu có)

- Nhận biết được khí clo bằng giấy màu ẩm 

- Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở đktc

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.


	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục II: Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
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	35
	Ôn tập học kì I 

(bài 24)
	1. Kiến thức: Học sinh
- Củng cố, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ, kim loại để thấy rõ mối quan hệ giữa đơn chất và hợp chất vô cơ .

- Từ tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ , kim loại, biết thiết lập sơ đồ biến đổi từ kim loại thành các chất vô cơ và ngược lại. Đồng thời xác lập được mối quan hệ giữa từng loại chất 

- Biết chọn đúng các chất cụ thể làm ví dụ và viết PTHH  biểu diễn sự biến đổi giữa các chất 

- Từ sự biến đổi cụ thể rút ra được mối quan hệ giữa các loại chất 

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng viết các phương trình

- Rèn kỹ năng tính toán

3. Thái độ: Gíao dục ý thức tự học.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	

	
	36
	Kiểm tra học kì I.

Thời gian: 45 phút.

(Trắc nghiệm: 40% - Tự luận: 60%)
	1. Kiến thức:  

- Học sinh kiểm tra được kiến thức trọng tâm học sinh đã học của học kỳ I.
2. Kỹ năng:
- Viết PTHH và tính toán định lượng hoá học. 
- Kỹ năng nhận biết chất dựa vào tính chất khác nhau của chúng.
3. Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận trong công việc.
	1
	- Làm việc cá nhân.

- Thực hiện làm bài trên giấy.
	
	

	HỌC KỲ II

	19
	37
	Chủ đề:

Cacbon và các hợp chất của cacbon (tiết 1)

*Dạy mục:

- Hoạt động A: Xác định vấn đề.

- Hoạt động B: Hình thành kiến thức mới.

+I. Các dạng thù hình của cacbon.

+II. Tính chất của cacbon.
	1. Kiến thức: Học sinh biết được 

- Đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình chính: Kim cương, than chì và cácbon vô định hình.

- Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hóa học nhất  

- Sơ lược tính chất vật lí của 3 dạng thù hình .

- Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: Tác dụng với oxi và một số oxit kim loại, tính chất hóa học đặc biệt của cacbon là tính khử ở nhiệt độ cao. 

2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của cácbon .

- Viết phương trình hoá học của cacbon với oxi, với 1 số oxit kim loại.

- Tính lượng Các bon và hợp chất của các bon trong phản ứng hoá học.

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự học.
	3


	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Mục III bài ứng dụng của cacbon: Tự học có hướng dẫn (Hướng dẫn phần dặn dò)

	
	38
	Chủ đề:
Cacbon và các hợp chất của cacbon (tiết 2).

*Dạy mục: 

+III. Cacbon oxit.

+IV. Các oxit của cacbon.

+V. Axit cacbonic.
	1. Kiến thức: HS biết được 

- CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao. Là oxit trung tính có tính khử mạnh. 

- CO2 là oxit axit tương ứng với  axit.

- H2CO3 là một axit yếu, không bền
2. Kỹ năng:

- Biết quan sát thí nghiệm và  hình ảnh thí nghệm  để rút ra tính chất hoá học của CO, CO2 

- Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết phương trình hoá học.

- Nhận biết CO2, một số muối cacbonat cụ thể .

- Tính thành phần phần trăm thể tích khí CO và CO2 trong hỗn hợp

- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học, năng lực thực hành, năng lực tính toán...

3. Thái độ.

- Gíao dục ý thức yêu thích môn học, bảo vệ sức khoẻ…


	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	

	20
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	Chủ đề:
Cacbon và các hợp chất của cacbon (tiết 3).

*.Dạy mục.

+VI. Muối cacbonat.

- Hoạt động C: Luyện tập.

- Hoạt động D: Vận dụng.


	1.  Kiến thức: Học sinh biết được:

- Muối cacbonat có những tính chất của muối như: Tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm, ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao giải phóng khí CO2.              

2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm hình ảnh rút ra tính chất hóa học của muối cacbonat.

-  Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết phương trình minh họa.

- Nhận biết được một số muối cacbonat cụ thể.

3. Thái độ:  Gíao dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Mục III chu trình cacbon trong tự nhiên: Khuyến khích học sinh tự đọc.

- Bài 27,28,29: Tích hợp thành một chủ đề.
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	Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat 


	1. Kiến thức: học sinh biết:

- Silic là một phi kim hoạt động yếu, (Tác dụng được với oxi, không phản ứng trực tiếp với hidro).

- SiO2 laø 1 oxit axit ( tác dụng với kiềm, muối cácbonat của kim loại kiềm ở nhiệt độ cao).

- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silicdioxit và muối silicat.

-  Sơ lược về thành phần và các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.

2. Kỹ năng.

-   Đọc và tóm tắt thông tin về Si, SiO2, muối silicat sản xuất thủy tinh đồ gốm sứ xi măng.

- Viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất của Si, SiO2, muối silicat.

3. Thái độ: Gíao dục hs ý thức bảo vệ môi trường.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục II: Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
	Mục III.3.b các công đoạn chính: Không dạy các PTHH  
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	Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiết 1)

Dạy mục I,II


	1. Kiến thức: Học sinh bieát:

- Các nguyên tố trong bảng tuần hòan được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh họa.

- Cấu tạo bảng tuần hoàn : gồm ô nguyên tố, chu ky,ø nhóm. Lấy ví dụ minh họa.

2. Kỹ năng:

- Quan sát bảng tuần hòan, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I và nhóm VII chu kỳ 2,3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kỳ về nhóm.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập.
	2


	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiết 2)

 Dạy mục III,IV 


	1. Kiến thức:

- Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kỳ và nhóm. Lấy ví dụ minh họa.

- Ý nghĩa của bảng tuần hòan: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tao nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hòan và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.

2. Kỹ năng:

- Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình suy ra vị trí và tính chất hóa học cơ bản của chúng và ngược lại.

- So sánh tính kim loại hoặc tính phi kim của một nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận.

3. Thái độ:

- Giáo dục tính kiên trì và cẩn thận trong học tập.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 32: Luyện tập chương III


	1. Kiến thức:

- Giúp học sinh hệ thống hoá các kiến thức đã học trong chương như sau:

- Tính chất của PK, tính chất của Clo, cacbon, silic, oxit cacbonic, tính chất của muối cacbonat.

- Cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn. Và sự biến đổi tuần hoàn, tính chất của nguyên tố trong chu kỳ, nhóm, ý nghĩa của bảng tuần hoàn.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng viết PTHH theo sơ đồ.

- Rèn kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực tế.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực học tập.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 33: Trải nghiệm: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng. 


	1.  Kiến thức:

- Mục đích, các bước tiến hành, kỹ thuật thực hiện các thí nghiệm.

- Các bon khử đồng (II) oxít ở nhiệt độ cao.

- Nhiệt phân muối NaHCO3
- Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an tòan ,thành công các thí nghiệm trên.
- Quan sát mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các PTHH.

-  Viết tường trình thí nghiệm.

3. Thái độ.

- Giáo dục tính kiên trì và tính cẩn thận trong khi làm thí nghiệm
	1
	Thực hiện tại phòng thực hành, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ 


	1. Kiến Thức:

- Khái niệm về HHHC và hóa học hữu cơ.

- Phân loại HCHC.

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo và ý nghĩa của nó.

2. Kỹ năng:

-   Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo CTPT.

-  Quan sát thí nghiệm, rút ra kết luận.

-  Tính thành phần phần trăm các nguyên tố trong một hợp chất hữu cơ.

-  Lập được CTPT HCHC dựa vào thành phần phần trăm các nguyên tố.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận trong học tập. 
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 


	1. Kiến thức: Học sinh biết được:

- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó.

2. Kỹ năng:

- Quan sát mô hình cấu tạo phân tử và rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
- Biết được một số CTCT mạch hở, mạch vòng của một số chất hữu cơ đơn giản khi biết CTPT 


3. Thái độ: Giáo dục tính tự giác tích cực học tập. 
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 36: Metan 


	1. Kiến thức: Học sinh biết được:

- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của mêtan.

- Tính chất vật lý: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

- Tính chất hoá học của mêtan.: Tác dụng với clo phản ứng thế, với oxi phản ứng cháy.

- Metan dùng làm nguyên liệu, nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

2. Kỹ năng

- Quan sát thí nghiệm hiện tượng thực tế,hình ảnh thí ngiệm, rút ra nhận xét.

- Viết PTHH dạng CTPT và CTCT thu gọn.

- Phân biệt metan với một vài vài khí khác, tính phần trăm khí metan trong hỗn hợp.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác học tập, an toàn trong lao động.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
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	Bài 37: Etilen 

(Kiểm tra 15 phút.

Tự luận: 100%.)

 
	1. Kiến thức: Học sinh biết được:

- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của etilen.

 - Tính chất vật lý: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

 - Tính chất hoá học của etilen: Phản ứng cộng với brom trong dung dịch,phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng với oxi (phản ứng cháy).

 - Etilen dùng làm nguyên liệu điều chế nhực PE, axítaxetic….

 2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm hiện tượng thực tế,hình ảnh thí ngiệm, rút ra nhận xét.

- Viết PTHH dạng CTPT và CTCT thu gọn.

- Phân biệt với khí metan bằng phương pháp hoá học, 

-Tính phần trăm khí Etilen trong hỗn hợp hoặc thể tích khí.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
	1
	Thực hiện bài kiểm tra 15 phút trên giấy.

Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 38: Axetilen


	1. Kiến thức:  Học sinh biết được:

- CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của axetilen.

 - Tính chất vật lý: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.

 - Tính chất hoá học của axetilen: Phản ứng cộng với brom trong dung dịch, phản ứng với oxi (phản ứng cháy).

 - Dùng làm nguyên liệu, nhiên liệu trong công nghiệp.

2. Kỹ năng:

- Quan sát thí nghiệm hiện tượng thực tế,hình ảnh thí ngiệm, rút ra nhận xét.

- Viết PTHH dạng CTPT và CTCT thu gọn.

- Phân biệt với khí metan bằng phương pháp hoá học, 

-Tính phần trăm khí axetilen trong hỗn hợp hoặc thể tích khí.

- Cách điều chế axetilen từ CaC2 và CH4

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	Bài 39: Benzen: Không dạy.
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	Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
	1. Kiến thức: Học sinh  biết:

- Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu và phương pháp khai thác chúng: một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.

- Ứng dụng : Dầu mỏ và khí thiên nhiên là nguồn nhiên liệu và nguyên liệu quý trog công nghiệp.

2. Kỹ năng:

- Đọc và trả lời câu hỏi, tóm tắt được thông tin về dầu mỏ khí thiên nhiên và ứng dụng của chúng.

- Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên. 

3. Thái độ: Gíao dục ý thức bảo vệ môi trường.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục II: Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
	- Mục III: Tự học có hướng dẫn.
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	Bài 41: Nhiên liệu
	1. Kiến thức: Học sinh biết được:

-  Khái niệm nhiên liệu, các dạng nhiê liệu phổ biến ( rắn, lỏng, khí)

- Hiểu được cách sử dụng nhiên liệu (ga, dầu hoả…) an toàn có hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng không tốt tới môi trường

2. Kỹ năng:
- Biết cách sử dụng nhiên liệu cho hiệu qua, an toàn trong cuộc sống hằng ngày.

- Tính được nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cácbonat tạo thành.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
	

	
	52
	Bài 42: Luyện tập chương IV
	1. Kiến thức:
- Học sinh hệ thống lại các kiến thức cần nhớ trong chương.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng làm bài tập cho học sinh.

- Rèn kỹ năng viết phương trình phản ứng cháy,  phản ứng cộng, phản ứng thế.

- Rèn cách phân biệt các hợp chất khí.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, kiên trì trong làm bài.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Mục I,II.3:

Không yêu cầu học sinh ôn tập và làm các bài tập liên quan tới benzen.
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	Kiểm tra giữa kì II.

Thời gian: 45 phút.

(Trắc nghiệm: 40% - Tự luận: 60%)

	1. Kiến thức:

- Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh qua các bài đã học.

- Rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp thích hợp để giảng dạy đạt kết quả tốt hơn

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng làm bài chính xác khoa học

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, độc lập
	1
	-Làm bài trên giấy, làm việc cá nhân.
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	Bài 43: Trải nghiệm: Tính chất hóa học của hiđrocacbon
	1.  Kiến thức:

- Thí  nghiệm điều chế axetilen từ canxi cacbua

- Thí nghiệm đốt cháy axetilen và cho axetilen tác dụng với dd brom.

2. Kỹ năng:

- Lắp dụng cụ điều chế axetilen từ canxi cacbua

- Thực hiện thí nghiệm đốt cháy axetilen và cho axetilen tác dụng với dd brom.

- Quan sát thí nghiệm nêu hiện tượng, giải thích…

- Viết các phương trình phản ứng của các thí nghiệm.

3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận và ý thức bảo vệ môi trường
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Thí nghiệm 3 tính chất vật lý của benzen: Không làm.
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	Bài 44: Rượu etylic 
	1. Kiến thức: Biết được.

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo.

- Tính chất lý học: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tính tan trong nước, nhiệt độ sôi….

 - Tính chất hoá học: Phản ứng với Na, với  axit axeticvà phản ứng cháy,.

- Ứng dụng: Làm nguyên liệu, dung môi trong công nghiệp.

- Phương pháp điều chế từ tinh bột, đường hoặc etilen

 2. Kỹ năng:

- Quan sát mô hình phân tử,thí nghiệm, mẫu vật,hình ảnh, rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.

- Viết PTHH dạng CTPT và CTCT thu gọn.

- Tính khối lượng ruợu etylic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất.

- Phân biệt ruợu etylic với benzen.

3. Thái độ: Gíao dục ý thức bảo vệ môi trường.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 45 + 46: Axit axetic- Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (tiết 1).

- Dạy mục:  I,II,III


	1. Kiến thức: Biết được.

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo.

- Tính chất lý học: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tính tan trong nước, nhiệt độ sôi….

 - Tính chất hoá học:  Là một axít yếu, có tính chất chung của axít.

- Axit axetic tác dụng với rượu etylic.
 2. Kyõ naêng:

- Quan sát mô hình phân tử,thí nghiệm, mẫu vật,hình ảnh,rút ra nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hoá học.

- Dự đoán kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của axit axetic.

-Tính nồng độ,  khối lượng dung dịch  axit axetictham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

- Phân biệt axit axetic với  ruợu etylic và chất lỏng khác..

3. Thái độ: Gíao dục tính cẩn thận nghiêm túc trong khi làm thí nghiệm.
	2
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 45 + 46: Axit axetic- Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilic và axit axetic (tiết 2).

- Dạy mục:  IV,V và bài 46. 
	1. Kiến thức: Biết được.

- Ứng dụng: Làm nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất giấm ăn..

- Phương pháp điều chế bằng cách lên men rượu etylic.

- Trình bày được mối liên hệ giữa hiđrôcacbon, rượu, axit và este với các chất cụ thể là etylen, rượu etylic, axit axetic và etyl axetat.
 2. Kyõ naêng

-Tính nồng độ,  khối lượng dung dịch  axit axetic tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

- Phân biệt axit axetic với  rưôïu etylic và chất lỏng khác..

3. Thái độ: Gíao dục tính cẩn thận nghiêm túc trong khi làm thí nghiệm và làm bài.
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 47: Chất béo


	1. Kiến thức: Biết được: 
- Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5  đặc  điểm cấu tạo.

-  Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan

-  Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

- Ứng dụng : Là thức ăn quan trọng của người và động vật, là nguyên liệu trong công nghiệp.
2. Kĩ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh ...rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất của chất béo.

- Viết được PTHH phản ứng thủy phân của chất béo trong môi trường axit, môi trường kiềm

-  Phân biệt chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu, mỡ công nghiệp)

-  Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác trong quá trình học tập.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 48: Luyện tập: Rượu etilic, axit axetic và chất béo.


	1. Kiến thức:

- CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng đặc trưng), ứng dụng chính của ancol etylic, axit axetic, chất béo. Cách điều chế axit axetic, ancol etylic, chất béo. 
2. Kĩ năng:

- Viết CTCT của ancol etylic, axit axetic, CT chung và CT của một số chất béo đơn giản.
- Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của các chất trên

- Phân biệt hóa chất (ancol etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong ancol etylic)

- Tính toán theo phương trình hóa học.

- Xác định cấu tạo đúng của hóa chất khi biết tính chất

3. Thái độ: Giáo dục kĩ năng tư duy, sáng tạo ở HS.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 49: Trải nghiệm: Tính chất của rượu và axit. 

(Lấy kết quả báo cáo trải nghiệm làm bài kiểm tra 15 phút. Làm báo cáo trên giấy.)
	1. Kiến thức:

- Thí nghiệm thể hiện tính axit của axit axetic

- Thí nghiệm tạo este etyl axetat 

2. Kĩ năng:

- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một axit (tác dụng với CuO, CaCO3 quỳ tím , Zn)

-  Thực hiện thí nghiệm điều chế este etyl axetat 
-  Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng 

- Viết phương trình HH minh họa các thí nghiệm đã thực hiện

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận ở học sinh, tạo hứng thú cho HS


	1
	Thực hiện tại phòng thực hành, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 50+ 51: Glucozơ, Saccarozơ 

(tiết 1)

Dạy  chung mục I,II,III


	1. Kiến thức: Biết được : 
- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lý của glucozo và saccarozo.

-  Tính chất hóa học của glucozo và saccarozo

- ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật

2. Kĩ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ

-  Viết được các PTHH (dạng CTPT) minh họa tính chất hóa học của glucozơ

- Phân biệt dung dịch glucozơ với ancol etylic và axit axetic

( Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lên men khi biết hiệu suất của quá trình.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, độc lập
	2
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Bài 50+ 51: tích hợp thành một bài: Glucozơ, Saccarozơ.
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	Bài 50+ 51: Glucozơ, Saccarozơ ( tiết Dạy mục IV+ luyện tập


	1. Kiến thức: Biết được: 
- Ứng dụng: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật, nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm.

2. Kĩ năng:

( Viết được PTHH thực hiện chuyển hóa từ saccarozơ ( glucozơ ( ancol etylic ( axit axetic 

( Phân biệt dung dịch saccarozơ, glucozơ và ancol etylic.

( Tính % khối lượng saccarozơ trong mẫu nước mía

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, độc lập
	
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
 
	1. Kiến thức: Biết được:
- Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ

-  Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C​6H​10O5)n.

-  Tính chất hóa học của tinh bột và xenlulozơ: phản ứng thủy phân,phản ứng màu của hồ tinh bột và iot.

-  ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong đời sống và sản xuất

-  Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.

2. Kĩ năng:

- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhân xét về tính chất của tinh bột và xenlulozơ

- Viết được các PTHH của phản ứng thủy phân tinh bột hoặc xenlulozơ, phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh. 

- Phân biệt tinh bột với xenlulozơ

- Tính khối lượng ancol etylic thu được từ tinh bột và xenlulozơ

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác học tập, bảo vệ cây xanh
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	Mục V: Ứng phó với BĐKH, PCGNTT
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	Bài 53: Protein
	1. Kiến thức: Biết được:
( Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều amino axit tạo nên) và khối lượng phân tử của protein

( Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác là axit, hoặc bazơ hoặc enzim,bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân thủy khi đun nóng mạnh.

2. Kỹ năng:
( Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu vật ...rút ra nhận xét về tính chất

( Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein.

( Phân biệt protein (len lông cừu, tơ tằm )với chất khác ( tơ ngon), phân biệt amino axit và axit theo thành phần phân tử.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác học tập.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Bài 54: Polime 

Dạy mục I
	1. Kiến thức: Biết được: 
( Định nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên và polime tổng hợp)

( Tính chất chung của polime

2. Kỹ năng: 
( Viết được PTHH trùng hợp tạo thành PE,PVC,...từ các monome.

( Phân biệt một số vật liệu polime 
( Tính toán khối lượng polime thu được theo hiệu suất tổng hợp

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác học tập.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
	
	- Mục II: Khuyến khích học sinh tự đọc.
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	Trải nghiệm: Tính chất của  gluxit.
	1. Kiến thức:

- Phản ứng tráng gương của glucozơ

- Phân biệt glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột

2. Kĩ năng: 

- Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương 

- Lập sơ đồ nhận biết 3 dung dịch glucozơ , saccarozơ và hồ tinh bột

-  Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng .

- Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên - viết phương trình HH minh họa các thí nghiệm đã thực hiện

và tinh bột.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác học tập.
	1
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Ôn tập học kỳ II (tiết 1)
	1. Kiến thức:

- HS thiết lập đư​ợc mối quan hệ giữa các chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối đư​ợc biểu diễn bởi sơ đồ trong bài học.

2. Kỹ năng: 

- Biết thiết lập mối quan hệ giữa các chất vô cơ dựa trên tính chất và các PP điều chế chúng.

- Biết chọn chất cụ thể để chứng minh cho mối quan hệ đ​ược thiết lập.

- Vận dụng tính chất của các chất vô cơ đã học để viết đ​ược các PTHH biểu diễn mối quan hệ giữa các chất.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, chủ động, chăm chỉ học tập
	3
	Dạy học trên lớp, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
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	Ôn tập học kỳ II (tiết 2)
	1. Kiến thức:

- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các hợp chất hữu cơ.

- Hình thành được mối quan hệ giữa các chất hữu cơ

2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện các kĩ năng giải bài tập, các kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, chủ động, chăm chỉ học tập.
	
	
	
	Phần II - Mục I. Kiến thức cần nhớ - Hóa hữu cơ:
- Mục II. Bài tập

- Không yêu cầu học sinh ôn tập và làm các bài tập
liên quan tới benzen.

	35
	69
	Ôn tập học kỳ II

 (tiết 3)
	1. Kiến thức:

- Hệ thống lại những kiến thức đã học về các hợp chất hữu cơ.

- Hình thành được mối quan hệ giữa các chất hữu cơ

2. Kỹ năng: 

- Rèn luyện các kĩ năng giải bài tập, các kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, chủ động, chăm chỉ học tập.
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	Kiểm tra học kỳ II. 

Thời gian: 45 phút.

(Trắc nghiệm: 40% - Tự luận: 60%)
	1. Kiến thức:

- Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh qua các bài đã học.

- Rút kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy và mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp thích hợp để giảng dạy đạt kết quả tốt hơn

2. Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng làm bài chính xác khoa học

3. Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác, độc lập
	1
	Kiểm tra giấy, làm việc cá nhân.
	
	


 Xác nhận của ban giám hiệu.                                                                                               Xác nhận của tổ chuyên môn.

                                   Phạm Anh Quang                                                                                                                   Phạm Thị Mai Hương

